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HỘI CHỨNG LOẠN SẢN VÀ HÔ HẤP TRÊN HEO ( PRRS)

Hội chứng loạn sản và hô hấp trên heo  (PRRS) là tên một bệnh mới được ghi nhận đầu tiên ở Châu Âu, Đức vào năm 1990 (Leyk 1991), bệnh lây lan nhanh đến Hà Lan và Anh Quốc vào năm 1991 (White 1991). Nó giống hội chứng bệnh bí ẩn trên heo đã xảy ra từ giữa thập niên 80 ở Mỹ (Dial và cộng sự 1990). Nguyên nhân gây bệnh, tác nhân gây bệnh Lelystad, đầu tiên được Terpstra ( 1991) và Wensvoort ( 1991) mô tả  ở Hà Lan. Vì bệnh lây lan khắp Châu Âu và lan rộng khắp thế giới, bệnh đã trở thành bệnh dịch địa phương trong các vùng chăn nuôi heo trọng điểm ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

I. HỘI CHỨNG LOẠN SẢN VÀ HÔ HẤP TRÊN HEO  (PRRS)

1. Nguyên nh ân 

    Hội chứng loạn sản và hô hấp trên heo ( PRRS) do virus gây ra. Một lượng lớn virus và vi khuẩn, đặc biệt virus gây viêm não- cơ tim, được xem có khả năng là nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, sau khi virus Lelystad được phân lập đầu tiên ở Hà Lan thì ở Đức và Mỹ đã phân lập được từ hầu hết quần thể heo bị nhiễm. Virus gần giống với virus gây viêm khớp ở ngựa (EAV), Lactic Dehydrogenase virus của chuột (LDH) và virus gây sốt xuất huyết trên khỉ (SHF), thuộc nhóm Togaviridae. Tính tương đồng của nó cho thấy rằng nó gần giống với Lactic Dehydrogenase virus của chuột ( LDH). Tất cả các virus có thể tách khỏi virus khác do sự biến đổi ( Meulenberg, 1993).

2. Mức độ nghiêm trọng tùy thuộc vào biến chủng.

    Có một sự thay đổi đáng kể về mức độ nghiêm trọng của bệnh trong thực địa và điều này có lẻ do sự khác nhau trong biến chủng. Halbur (1995)  gần đây đã chú giải về tính nghiêm trọng của chủng phân lập được ở Mỹ ATC VR 2385 so với chủng khác của USA VR 2431 hay tác nhân Lelystad; ATC 2385 gây đông đặc phổi 54.2% khoảng 10 ngày sau khi tiêm truyền nhưng VR 2431 chỉ gây 9.7% và Lelystad 6.8%. 

Trong các thí nghiệm của chúng tôi với “ Tác nhân Humberside” ở Anh Quốc, chúng tôi đã nhận thấy rằng các chủng độc lực rất thấp này không gây đông đặc phổi hay bệnh tích đại thể và chỉ gây các bệnh tích nhẹ phát hiện được dưới kính hiển vi. Halbur ( 1994)  cũng so sánh  độc lực của 6 chủng phân lập ở Mỹ trên 105 heo 5 tuần tuổi và tìm thấy có sự biến đổi đáng kể về khả năng gây bệnh với tỉ lệ bệnh tích đại thể ở phổi dao động từ 19-62%. 
Người ta không biết hiện có bao nhiêu chủng nhưng chắc chắn rằng có các biến đổi về tính kháng nguyên và tính di truyền đáng kể trong số các chủng virus đã phân lập được, các chủng Châu Âu thường được cho là độc lực thấp.

Tất cả các chủng ở Mỹ tương tự nhau vì thế có thể có một sự bảo hộ tốt giữa chúng (có sự giống nhau khoảng 90% giữa các chủng Quebec và USA ATC 2385). Chỉ với mức độ giống nhau 50-70% giữa tác nhân Lelystad và USA ATC 2332 có lẽ không có sự bảo hộ chéo hoàn toàn  giữa chủng USA và Châu Âu.

3. Triệu chứng lâm sàng 
     Biểu hiện lâm sàng rất biến đổi. Bệnh có thể có những biểu hiện lâm sàng từ nhẹ, ít cho đến nghiêm trọng hoặc không có triệu chứng nào. Tính thay đổi này là đặc điểm chính của hội  chứng PRRS (White, 1992).

- Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ không thấy gì sau khi virus xâm nhập vào đàn. Nhiều đàn có huyết thanh dương tính nhưng không có dấu hiệu lâm sàng. 
Trong hầu hết các trường hợp, thời gian ủ bệnh có thể lên đến 5 ngày với các dấu hiệu về sinh sản 2-4 tuần sau đó. Có nhiều yếu tố liên quan, đặc biệt: Loại đàn (tình trạng sức khỏe tốt, tập quán); mật độ đàn trong vùng- có thể góp phần lây lan bệnh qua đường không khí; mật độ đàn và cách quản lý trong trại; môi trường và quan trọng nhất là bệnh đã xuất hiện trước đó. 
Trong nhiều ổ dịch, có một sự gia tăng trong các bệnh ghép khác mà có lẻ làm người ta nghi ngờ là PRRS. Điều này được thấy như một sự gia tăng trong cách sử dụng thuốc, tỷ lệ loại thải vì bệnh và một sự gia tăng trong các rối loạn đặc hiệu như  nhiễm S.suis type 2,  hô hấp trên heo do coronavirus ( PRCV), cúm heo, P.multocida, H.parasuis, E.coli dung huyết, M. hyopneumoniae và A. pleuropneumoniae. Thú vị là, bệnh ghẻ do sarcop ở Anh Quốc thường được báo cáo là một vấn đề quan trọng trong các đàn bị nhiễm PRRS.
Tuy nhiên, khoảng 50% trường hợp mà chúng ta đã thấy đều không được tiến hành phân lập virus hay vi trùng mà đều được cho là do virus PRRS, mặc dù trên hầu hết thú không có sự phân lập virus hay chứng minh đáp ứng kháng thể đối với virus. 
Trong các trường hợp này, sẽ phân lập được virus và có huyết thanh dương tính từ các thú trong đàn. Ở các nước khác, tác nhân gây bệnh cũng gắn liền với các bệnh khác mà không có ở Anh Quốc (như EMCV hay giả dại) hay các bệnh đã vắng mặt trong những năm gần đây (như TGE) vì thế tình trạng dương tính ở Anh Quốc tương đối không phức tạp.
- Dấu hiệu lâm sàng có thể được quan sát hoặc trong đàn giống hoặc trong đàn thịt hoặc cả hai nhưng trong đàn thịt các bệnh khác có lẻ làm che mất sự nhiễm mầm bệnh chính và làm khó phát hiện hơn.
Giai đoạn cấp tính của bệnh có thể được thấy như  mất khả năng sinh sản, suy hô hấp cấp tính. Mất khả năng sinh sản thường giảm dần trong vòng 2-3 tháng, nhưng ở Anh Quốc và các nơi khác bệnh hô hấp vẫn tiếp tục kéo dài trong nhiều tháng. 
Ở Anh Quốc, chúng tôi gọi tình trạng này là hội chứng hô hấp sau cai sữa và người ta cho rằng bệnh được gây ra do  sự lưu hành của virus PRRS trong khu vực nuôi heo con theo mẹ. Bệnh này càng phức tạp thêm nếu nhiễm các chủng cúm heo mới (H1N7, H1N1, 195852 và H1N2). 
Dấu hiệu lâm sàng mà chúng ta đã thấy được trình bày trong bảng 1. Kiểm tra bệnh tích đại thể thường không thấy gì ngoại trừ thỉnh thoảng có đông đặc phổi và sưng hạch.
Bảng 1: Các dấu hiệu lâm sàng của PRRS
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Rối loạn sinh sản kéo dài ( Dee và Joo, 1995)

4. Hậu quả của bệnh
    Bệnh có lẻ gây tổn thất kinh tế nghiêm trọng như đã được báo cáo ở Mỹ và Hà Lan, khoảng 65 pound / nái/ năm. Ở Anh, bệnh có ảnh hưởng thay đổi hơn nhiều và có lẻ không nghiêm trọng bằng các chủng cúm heo mới.

Virus ưa thích đặc biệt đối với tế bào miễn dịch và gây chết đại thực bào ở túi phổi. Nó gây nhiễm  đại thực bào túi phổi (AM) ( phụ thuộc vào nguồn gốc của chúng) và tế bào phổi type II. Trong trường hợp đại thực bào, nó làm mất khả năng giải phóng ion peoxit và làm giảm số đại thực bào túi phổi trong 7 ngày sau khi nhiễm. Những thay đổi ngắn hạn được thấy trong máu là giảm lymphocytes, monocytes và neutrophils trong máu tuần hoàn 4 ngày sau khi nhiễm.

Viêm mũi nhẹ, viêm não lympho và viêm cơ tim lympho đã được báo cáo ở Mỹ và Hà Lan nhưng không có ở Anh.

Dĩ nhiên, nó gây một khuynh hướng thiên về S. suis type II ( Galina & cộng sự, 1994) và trong nhiễm thí nghiệm với PRRS và A. pleuropneumoniae, Wensvoort ( 1995) đã chứng minh: trên thú bị nhiễm bệnh kép có bệnh tích ở phổi nhiều hơn và trọng lượng phổi lớn hơn.

Trong giai đoạn nhiễm mới nhất (sau 28 ngày) có một sự gia tăng tối đa về các chức năng dịch thể và trung gian tế bào. Nó có thể gây ra sự kích thích tế bào B (hạch triển dưỡng), thường với các trung tâm mầm  triển dưỡng.
Các ảnh hưởng này trên các tế bào miễn dịch có khuynh hướng ngăn chặn miễn dịch trên heo dẫn đến các tình trạng viêm phổi khác nhau. Bệnh tích chủ yếu của PRRS là viêm phổi kẻ, đặc biệt nghiêm trọng trên heo con theo mẹ. Ngoài ra, còn có các bệnh tích  nhau thai và mạch nhưng không thấy ở Anh. Hầu hết các nhà nghiên cứu  trên khắp thế giới không thấy bệnh tích trên thai hay trên heo con chết ngay sau khi sinh.

5. Sự truyền lây của virus
    Heo là vật chủ duy nhất. Virus không được tìm thấy trên chuột hay chuột cống trên các trại bị nhiễm PRRS. Virus có thể không phải lúc nào cũng gây ra các dấu hiệu nhiễm bệnh trên những con heo tiếp xúc sau khi nhiễm thí nghiệm. 
Yoon (1993) chỉ có thể quan sát một ca nhiễm virus huyết trên heo sau khi tiếp xúc với thời gian từ lúc nhiễm đầu tiên kéo dài vì thế nhiễm virus huyết trên những con mới tiếp xúc khó chứng minh hơn.

Việc nhập heo bị nhiễm vào đàn thường là nguồn bệnh chính. Một biện pháp để nhập heo cái dương tính vào trong một đàn âm tính đã được Dee, Joo và Pijoan ( 1994) mô tả. 
Sự tiếp xúc qua đường không khí chỉ là nét đặc trưng khi mật độ chăn nuôi heo dày đặc và gây nhiễm một lượng lớn thú cùng một lúc (như ở Hà lan và Humberside, ở Anh, trong ổ dịch đầu tiên).

Heo bị nhiễm virus huyết ngay sau khi tiếp xúc và nồng độ virus cao tăng lên trong vòng 12-24 giờ sau khi tiếp xúc và có lẻ kéo dài khoảng 8 tuần trên thú non. 
Heo mang trùng có lẻ do bị nhiễm trong tử cung và sự tái phát đã được chứng minh sau khi dùng prednisolone vào lúc 200 ngày sau khi nhiễm. 
Virus được bài thải trong dịch mũi (lên đến 30 ngày), tinh dịch (43 ngày, PCR đã phát hiện virus sau 67 ngày) và nước tiểu, với tầm quan trọng theo thứ tự, bài thải qua đường phụ là phân. Virus đi qua nhau thai trong tháng cuối của thời kỳ mang thai và một số chủng có lẻ qua nhau thai trong giữa thai kỳ.

6. Các khó khăn trong chẩn đoán


Chẩn đoán thăm dò có thể được thực hiện dựa trên các dấu hiệu lâm sàng (mất khả năng sinh sản của heo nái, bệnh hô hấp trên heo lứa).                 Chẩn đoán cuối cùng đòi hỏi phải phân lập virus, điều này rất khó vì  nó đòi hỏi nuôi cấy đại thực bào túi phổi và chỉ 1 hay 2 dòng tế bào sẽ hỗ trợ cho sự phát triển nhưng không phải tất cả các chủng. Có nhiều vấn đề với sự biến đổi của kháng nguyên và với sự lưa chọn mô tốt nhất mặc dù huyết thanh và phổi thường được nghĩ là tốt nhất. Trên heo lớn hơn, các đại thực bào túi phổi đáng tin cậy hơn huyết thanh hay phổi hay 27 mô khác.
     
Gần đây, Wills và cộng sự ( 1995)  đã mô tả việc phục hồi virus PRRS từ các mảnh vảy cạo ra từ  vùng hạch amydal vòm miệng trong vòng 2 ngày sau khi nhễm, và mặc dù họ đã phân lập virus từ heo bị nhiễm trùng huyết 23 ngày sau khi nhiễm, họ cũng phục hồi nó từ miệng hầu ( lấy bằng tăm bông)  trong vòng 157 ngày sau khi nhiễm.

Đa số việc chẩn đoán trong trại dựa vào huyết thanh học.

Có 4 test  được dùng để phát hiện kháng thể chống PRRS:

· Thử nghiệm immunoperoxidase một lớp ( IPMA) phát hiện kháng thể 1-2 tuần sau khi nhiễm và kháng thể này có lẻ kéo dài đến 12 tháng.
· Kháng thể huỳnh quang gián tiếp ( IFA) kiểm tra kháng thể IgM có lẻ phát hiện kháng thể trong 5-28 ngày sau khi nhiễm và kiểm tra đối với IgG 7-14 ngày sau khi nhiễm và có lẻ kéo dài 3-5 tháng.

· Trung hòa huyết thanh ( SN). Ít nhạy cảm hơn nhiều, kháng thể có thể được phát hiện  lúc 9-11 ngày nhưng thường không xuất hiện đến 4-5 tuần sau khi tiếp xúc.
· ELISA. Phát hiện kháng thể trong vòng 3 tuần sau khi tiếp xúc.
7. Chúng ta có thể làm gì để kiểm soát PRRS 


Mục đích là phải ổn định đàn với ít nhất 50% nái có huyết thanh dương tính. Trong một trại heo thịt, tốt nhất chỉ mua heo từ một nguồn, mua từ nhiều nguồn là yếu tố dẫn đến tai họa.

Kiểm soát PRRS rất khó đặc biệt trên các đàn lớn với tỷ lệ loại thải nái cao (10% +) và một tỷ lệ thay thế cao hơn ( 30% +). Vì thế về cơ bản là lúc nào cũng có một đàn mới. Đơn giản nó bao gồm việc ngăn ngừa sự lây lan trong chuồng nuôi và do đó làm giảm thách thức đối với hệ thống miễn dịch.

Tuy nhiên, có thể kiểm soát bệnh. Nái hậu bị có huyết thanh dương nên nhập vào đàn có huyết thanh dương và ngược lại, kiểm dịch tốt là tối cần thiết. Thời gian 60 ngày có thể là đủ nhưng nếu nghi ngờ thì kéo dài thành 120 ngày. Freese và Joo ( 1994)  đã báo cáo một trại heo tự động trở về tình trạng âm tính với PRRS, có lẻ do cách quản lý “ cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng”.

Done và cộng sự ( 1994)  ở Anh đã mô tả các biện pháp tương tự để kiểm soát bệnh hô hấp bằng cách làm giảm thách thức giống như các cách đã được McCaw và Henry mô tả ở Mỹ ( 1995). Họ đã phác thảo việc loại trừ PRRS từ một đàn nái 4000 con bằng cách ngăn ngừa sự lây lan trong chuồøng nuôi bằng cách dùng các phòng riêng biệt, “ cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng”, không di chuyển ngược lại, ngưng nhập các heo con khác bầy cho một nái nuôi, loại bỏ heo bệnh và heo gần chết, và quan trọng nhất, không giữ lại heo chậm lớn mà nên giết nhân đạo để duy trì nghiêm ngặt chế độ “ cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng”. Biện pháp này là sự lựa chọn có thể thực hiện được để làm giảm quần thể heo nuôi bằng cách cho vào các hố chôn, tiêu độc sát trùng 3 lần trong 14 ngày đã được Dee và Joo mô tả ( 1994).
Kỹ thuật cai sữa sớm và giảm số đầu con đã hỗ trợ rất lớn cho việc kiểm soát bệnh. Tất cả những biến đổi và sự thay đổi vị trí với số vị trí  khác nhau là có thể phù hợp cho hệ thống cá thể, nhưng với ý định là làm giảm thách thức vi sinh vật đối với hệ thống miễn dịch non nớt và vì thế  ngăn ngừa “ sự ngăn chặn miễn dịch “ hay làm mất sức đề kháng bệnh.

Đối với heo nọc, thời gian đề nghị kiểm dịch là trong 120 ngày.

8. Chủng ngừa bị hạn chế bởi lứa tuổi


Các vaccin được sản xuất gần đây không gây phản ứng tại vị trí tiêm, giảm tỷ lệ chết, làm giảm điều trị bệnh và làm tăng trọng trên heo chủng ngừa so với heo không chủng ngừa. Lý tưởng nhất là dùng vaccin 5 tuần trước khi di chuyển đến multiplier/ finisher.

Mặc dù không được khuyến cáo dùng cho heo trưởng thành, nó đã được dùng rộng rãi và nhiều loại đã dùng trên nái hậu bị đã chủng ngừa trong lô mỗi 4 tháng. Khi có nhiều vaccin trên thị trường hơn, danh sách khuyến cáo sử dụng sẽ gia tăng và nó sẽ có thể bảo vệ tất cả mọi lứa tuổi chống lại nhiều chủng gây bệnh hơn.

9. Nhận xét


Hội chứng loạn sản và hô hấp trên heo (PRRS) là một bệnh nghiêm trọng gắn liền với bệnh hô hấp và sinh sản. Đây là nguyên nhân chính và dẫn đến nhiễm vi trùng và virus thứ phát. 
    Bệnh thường biến mất sau 2-4 tháng nhưng có thể kéo dài trong các đàn lớn và ảnh hưởng tới heo con mẫn cảm trong chuồng heo con theo mẹ nơi virus có khả năng lưu hành. 
    Bệnh có thể được kiểm soát bằng quản lý, đặc biệt bằng cách dùng kỹ thuật cai sữa sớm và tách đàn.
 Trong tương lai, việc chủng ngừa sẽ cung cấp một khả năng tốt hơn để ổn định đàn.

( bài tuần 39 còn tiếp )
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II. PHÒNG NGỪA CÁC BỆNH HÔ HẤP  THÔNG QUA KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG TỐI ƯU

Tối ưu hóa môi trường chăn nuôi heo để phòng chống các ổ dịch bệnh hô hấp nghĩa là đáp ứng yêu cầu về “ cân bằng sức khỏe”. Điều này được thấy khi các ảnh hưởng môi truờng cân bằng được hai yếu tố về tình trạng sức khỏe: Khả năng kháng bệnh của thú và áp lực gây bệnh của nhiều tác nhân gây bệnh. Sức đề kháng đặc hiệu phụ thuộc chủ yếu vào môi trường chăn nuôi heo và được xem là ở mức cao nhất của nó trong một môi trường dễ chịu ít stress. Áp lực của mầm bệnh có thể được kiểm soát bằng cách hạn chế sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh vào trại, và bằng cách áp dụng  các tiêu chuẩn vệ sinh cao.

1. Các yếu tố quan trọng cho sức khỏe

Trong một nghiên cứu vào năm 1978 trong 251 trại heo thịt, với tỷ lệ bệnh viêm phổi thấp (dưới 10%) so sánh với 251 trại với tỉ lệ bệnh viêm phổi cao (hơn 25%). Tỷ lệ bệnh viêm phổi rõ ràng thấp hơn ở các trại heo thịt, nơi đó:

· Tất cả heo chỉ được mua từ một trại giống.

· Thực hiện chính sách “ cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng”.
· Ngăn từng ô ( ít hơn 100 ô).
· Không di chuyển heo trong suốt thời kỳ nuôi vỗ béo.
· Heo được nuôi trong chuồng với sàn xi măng hay các thanh gỗ mỏng.

Trong một nghiên cứu gần đây của Elber ( 1991), một cuộc điều tra hoàn chỉnh đã ghi nhận không chỉ số ca bệnh hô hấp trên heo giết mổ mà sự hiện diện của các triệu chứng bệnh hô hấp (ho và hắt hơi) và lượng thuốc được dùng ( iều trị cá thể và điều trị theo nhóm) trên các trại heo thịt.

Đầu tiên, kết quả cho thấy lượng thuốc được dùng để phòng và trị bệnh vẫn còn cao. Phân tích cũng nêu bật cách để có thể giảm dùng thuốc là tối ưu hóa môi trường. Ví dụ, thuốc sử dụng, được thể hiện trên số  lượng của các nhóm heo xuất chuồng- nhóm heo không dùng thuốc trong suốt thời kỳ nuôi vỗ, bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi số trại giống cung cấp/ trại heo nuôi vỗ; thuốc dùng giảm với sự giảm số trại multiplier.
 Mỗi sự trộn lẫn heo con sơ sinh từ nhiều đàn có nguồn gốc khác nhau ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm theo 2 cách: Gia tăng nguy cơ xâm nhập của mầm bệnh lạ, và gia tăng stress thông qua việc đánh cắn nhau. Khi nguy cơ mắc bệnh gia tăng, nhu cầu dùng thuốc gia tăng theo.
Dựa trên kết quả phân tích dữ liệu, nhìn vào sự kết hợp khác nhau của các yếu tố rủi ro, người ta đã đưa ra một danh sách về tình trạng các trại mà có thể cải thiện rõ ràng về tình trạng sức khỏe của thú như sau:

· Đàn có chu kỳ khép kín.
· Hệ thống “cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng”.

· Các ô tách biệt hoàn toàn, nhỏ (tối đa 100 ô).
· Lối thông khí vào gián tiếp.
· Hệ thống thông hơi.
· Hệ thống hơi nóng.
· Một phần sàn dát thanh gỗ mỏng. 

· Mật độ heo bình thường (0.7m2/ heo).
· Qui trình tiêu độc sát trùng.
· Ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh một cách nghiêm ngặt.

Trên các đàn heo theo chu kỳ khép kín (từ khi đẻ đến khi xuất chuồng), heo ở trong trại đến khi giết thịt. Đây là hệ thống thường được ưu chuộng vì sự vận chuyển heo đi xa, có thể gây stress, là không cần thiết.            Cũng vậy, không trộn lẫn heo từ các nguồn khác nhau. Sự lựa chọn kín đối với các đàn kín là sự kết hợp  cố định của một trại heo nuôi vỗ bởi một trại giống.

Hệ thống “cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng” là nền tảng quan trọng cho sức khỏe của heo. Tất cả heo được lấy khỏi một chuồng hay một ô heo riêng biệt trước khi đưa heo con sơ sinh mới cùng ngày tuổi, cùng trọng lượng vào. Vì luôn luôn có một thời kỳ trống chuồng, việc tiêu độc sát trùng có thể được thực hiện rất có hiệu quả. Có thể khó để tổ chức thực hiện điều này trong hệ thống nuôi liên tục, nơi việc thay thể heo xảy ra trên cơ bản mỗi chuồng vì chuồng luôn luôn đầy heo. Tuy nhiên, “cùng đầy chuồng, cùng trống chuồng” có thể được áp dụng trên mỗi trại, mỗi dãy, hay mỗi ô chồng nhỏ. Trong trường hợp ô chuồng nhỏ, mỗi ô cá thể thường không xây theo chiều ngang đối với hành lang chính. Sự kết hợp này giúp thuận lợi cho lối không khí vào gián tiếp cho sự thông thoáng. 

2. Điều kiện khí hậu

Để đảm bảo sức đề kháng bệnh cao, điều quan trọng, heo phải được nuôi trong điều kiện khí hậu môi trường dễ chịu. Điều này có nghĩa là cung cấp đủ không khí sạch cho heo trong mọi tình huống, hạn chế ẩm độ tương đối cao, nồng độ hơi độc cao, tác nhân gây bệnh và bụi. Dù bên ngoài trời nóng hay lạnh, luôn luôn phải thông gió. Trong điều kiện lạnh, đòi hỏi thông gió ít nhất nhưng cần có hệ thống hơi nóng để làm ấm không khí lạnh ở mức dễ chịu. Nhiệt độ bên ngoài ấm đòi hỏi tỷ lệ thông gió cao để thoát hơi nóng từ chuồng trại. Sự thay đổi nhu cầu thông gió chỉ có thể được kiểm soát thông qua hệ thống cơ khí, khi đó tốc độ quạt được kiểm soát bởi người giám sát dựa trên nhiệt độ bên trong. Ngay cả với hệ thống kiểm soát tự động cũng rất khó  để ngăn ngừa khí hậu xấu bên trong.

Những thay đổi nhiệt độ không khí trong chuồng nuôi tạo ra một sự luân chuyển không khí liên tục tạo nguy cơ gió lùa làm heo lạnh. Khi không khí đến trực tiếp từ bên ngoài trong điều kiện lạnh, nguy cơ gió lùa tăng đặc biệt khi nhiệt độ giảm xuống dưới 00C. Vì thế,  tốt nhất nên  có một hệ thống thông khí vào gián tiếp. Không khí đầu tiên vào phòng trước (ví dụ hành lang chính) tại đây không khí có thể được làm nóng lên trước vào mùa lạnh trước khi vào ô chuồng heo.

3. Gió lùa rất nguy hiểm

Khi nhiệt độ không khí luân chuyển thấp đặc biệt kết hợp tốc độ không khí cao hơn, một tác động gây lạnh xảy ra trên bề mặt thú. Ảnh hưởng lạnh có thể được đo bằng nhiệt kế kata. Dụng cụ này đo ảnh hưởng trực tiếp của nhiệt độ và tốc độ không khí, được thể hiện khi giá trị kata mất nhiệt mW/ cm2 bề mặt cơ thể. Trong một chuồng heo có kiểm soát khí hậu, có nhiều thí nghiệm được thực hiện để xem vùng nhiệt độ dễ chịu của heo ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Sự dao động nhiệt độ và giá trị kata được nghiên cứu  liên quan đến sức khỏe heo.

Kết quả các nghiên cứu này cho thấy nhiệt độ thấp và ngay cả dao động nhiệt độ suốt ngày và đêm, trong mức hợp lý, không là các yếu tố quan trọng nhất gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ngay cả nhiệt độ ổn định ở mức thấp hơn nhiệt độ tới hạn thấp nhất không gây bất cứ ảnh hưởng rõ ràng nào cho tình trạng sức khỏe. Một sự dao động nhiệt độ hơn 24 giờ  từ 5-100C là thích hợp cho heo cai sữa và heo xuất chuồng không gây bất cứ vấn đề rõ ràng nào. Tuy nhiên,  một sự dao động nhiệt độ hơn 100C dường như  vượt quá ngưỡng.

Tất cả các kết quả này đạt được trong môi trường có các điều kiện  tối ưu với các yếu tố khí hậu khác. Điều này có nghĩa là không có gió lùa trên thú (tốc độ không khí luôn luôn thấp hơn 0.15m/giây). So sánh các điều kiện thí nghiệm này với đối chứng, có thể thấy rằng gió lùa có ảnh hưởng nguy hiểm cho sức khỏe thú. Ngay cả trong giai đoạn sau của thời kỳ nuôi vỗ với heo xuất chuồng trọng lượng lớn, có một ảnh hưởng âm tính rõ ràng. Một cơn gió lùa, được xếp loại là có giá trị kata lớn hơn 35mW, có một ảnh hưởng âm tính trên năng suất và tình trạng sức khỏe. Hơn nữa, ảnh hưởng âm tính của gió lùa lớn hơn  trong môi trường nhiệt độ cao hơn so với  môi trường nhiệt độ lạnh hơn. Vì thế, trong một môi trường ấm các ảnh hưởng ngoài mong đợi của gió lùa có thể nguy hiểm hơn.

Yêu cầu giá trị kata bình thường được xác định trên heo ở các giai đoạn khác nhau. Heo đang bú cần 10mW, heo cai sữa 25mW và heo xuất chuồng, đến cuối giai đoạn xuất chuồng, 35mW. Việc kiểm soát những cơn gió lùa này trong chuồng heo cần có dụng cụ tiêu chuẩn cao. Trong những năm gần đây, các kết quả tốt với hệ thống thông thoáng trên trần, đặc biệt kết hợp với một hành lang chính để ngăn ngừa gió lùa tại các mức sống của heo đã trở nên rõ ràng.

4. Sự thoải mái được đòi hỏi trong mọi điều kiện

Việc phòng chống bệnh hô hấp có liên quan nhiều đến việc ngăn ngừa sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh. Chuồng nuôi và biện pháp quản lý ở trại là các khía cạnh chính đối với sức khỏe. Dựa trên kết quả của nhiều nghiên cứu dịch tễ học, có thể nhận thấy các điều kiện trại có môi truờng tối ưu cho heo. Thiết kế chuồng trại phải cung cấp  cơ cấu  các tiêu chuẩn đo lường vệ sinh cao và khả năng nhận biết khí hậu bên trong chuồng thích hợp cho heo dưới các điều kiện bên ngoài khác nhau.
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III. MỘT CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA CHỐNG  PRRS

Hội chứng PRRS, nếu không được kiểm soát, có thể gây tổn thất cho Đan Mạch 90 triệu DKK mỗi năm. Vì thế, một chương trình Quốc Gia chống PRRS đã được khởi xướng để ngăn ngừa tổn thất kinh tế do PRRS, và để giúp ngành chăn nuôi loại trừ bệnh.

Hội chứng PRRS xảy ra ở Đan Mạch vào năm 1992 và hiện nay đã có hơn 33% đàn heo Đan Mạch dương tính. Số này thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng phía Nam. Vào 1995, sự phát triển “nhẹ” ngoài mong đợi của PRRS làm cho Ủy Ban Quốc Gia về giống, sức khỏe và chăn nuôi heo đưa ra một phân tích kỹ thuật và kinh tế về 8 lựa chọn trong tương lai 

Đối với mỗi chiến lược, đầu tiên tính toán chi phí kiểm soát và tổn thất chăn nuôi. Hai mục này được thêm vào để nhấn mạnh tổng chi phí của chiến lược. Việc tính toán được thực hiện trong một thời kỳ 10 năm ( 1996 -2005) dựa trên mức giá năm 1996.
Người ta chứng minh rằng sự tiếp tục lây lan không bị hạn chế của PRRS sẽ gây tổn thất cho ngành chăn nuôi heo Đan Mạch khoảng 90 triệu DKK mỗi năm. Một chiến lược kiểm soát bao gồm chủng ngừa đàn hậu bị và heo con sẽ tốn ít chi phí hơn nhiều. Việc dùng vaccin “ rộng rãi” cũng cho thấy tốn kém hơn dùng có kiểm soát. Điều này là do chiến lược dùng rộng rãi không kiểm soát được PRRS.
Dựa trên các kết quả phân tích, Ủy Ban Quốc Gia quyết định tiếp tục công việc vào dự án “ V2” – hiện nay đã trở thành  chương trình chống PRRS Quốc Gia. 

1. Hạn chế tổn thất chăn nuôi và sự tiếp tục lây lan PRRS

Nói chung, 2 mục đích của chương trình chống PRRS quốc gia là hạn chế tổn thất kinh tế do PRRS và tiêu diệt PRRS. Các mục đích này được theo đuổi thông qua 3 nguyên tắc riêng biệt:

· Thiết lập tình trạng PRRS trên toàn đàn. Đây là cách duy nhất  đảm bảo rằng PRRS không lây lan qua việc bán thú bị nhiễm.

· Chủng ngừa các đàn dương tính. Điều này giúp đảm bảo hạn chế tổn thất chăn nuôi trên các đàn bị nhiễm mãn tính và làm giảm nguy cơ lây lan qua đường gió giữa các đàn heo xuất chuồng bị nhiễm.

· Thu thập được kiến thức và hướng dẫn về các biện pháp để có thể giúp loại trừ PRRS trong các đàn bị nhiễm mãn tính.

Cho đến bây giờ, việc thực hiện chương trình trong thời kỳ 3 năm (1996-1998) đã được quyết định. Các kết quả được theo dõi liên tục để những thay đổi có thể được quyết định càng nhanh càng tốt. “ Sự kiện quan trọng” quyết định tiến trình tiếp tục  đã được hợp tác. “ Sự kiện quan trọng” đầu tiên là :

· Tháng 2/ 1997 phải biết tình trạng PRRS trên 80% quần thể heo Đan Mạch và các đàn dương tính phải được chủng ngừa.

· Tháng 5/1997 sự rủi ro của việc dùng vaccin phải được ghi nhận kể cả các ảnh hưởng phụ và khuynh hướng lây lan.

Chương trình tự nguyện và có lẻ sẽ duy trì trong một thời gain. Quyết định về việc công bố công khai đợi kết quả của các “ Sự kiện quan trọng” này, trong số các chi tiết khác.

2. Kiểm tra máu, nếu dương tính có lẻ chủng ngừa

Vì chương trình là tự nguyện, Ủy Ban Quốc Gia phải được  phép  ghi chép các kết quả kiểm tra PRRS. Đối với mục đích này, chủ đàn heo gởi “ một card trả lời màu cam”. Sau đó, tình trạng của đàn được quyết định bằng cách lấy mẫu máu. Trên các đàn hơn 50 con nái phải lấy 20 mẫu ( 10 nái và 10 heo thịt), ở các trại chỉ nuôi nái lấy 10 nái và 10 heo cái nhỏ/ hậu bị và ở các đàn heo chỉ có heo thịt  ( có 250 ô chuồng hay hơn)  lấy 20 mẫu. Ở các đàn nhỏ hơn, lấy nửa số mẫu. Mẫu được kiểm tra tại Viện Thú Y  về Nghiên Cứu Virus của Bang. Người chăn nuôi phải trả chi phí lấy mẫu nhưng chi phí xét nghiệm lấy từ quỹ Quốc Gia.

3. Giám sát cẩn thận

Đây là lần đầu tiên một vaccin sống được đồng ý dùng trên heo ở Đan Mạch. Vì thế, việc xem xét các đặc tính của vaccin là rất quan trọng. Điều này dễ đạt được trong chương trình kiểm soát hơn là trong chiến lược dùng “rộng rãi”. Cùng với Viện Thú Y  về Nghiên Cứu Virus của Bang, Ủy Ban Quốc Gia đảm bảo rằng có một sự khái quát liên tục.

Trong 200 đàn bắt đầu chủng ngừa, kết quả chăn nuôi được giám sát 100 trong số 200 đàn này, PRRS cũng đang được đánh giá. Hơn nữa, việc tiếp tục phát tán của PRRS và khả năng lây lan của vaccin virus được giám sát.

Người ta biết rằng vaccin- được dùng trên các đàn âm tính - tự bản thân nó có một khuynh hướng lây lan đáng kể - không được thể hiện trong các thông tin có sẵn trước  đó. Nếu việc lây lan của vaccin trở thành một vấn đề và gây bệnh trên các đàn âm tính hay nếu virus vaccin không biến mất khi ngưng chủng ngừa, thì việc chủng ngừa của chương trình chống PRRS Quốc Gia sẽ phải được xem xét lại.

4. Hưởng ứng hơn 50% 

Đến nay, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ ngành chăn nuôi. Vào giữa tháng 9/1996, chủ của 8600 đàn đã gởi “ card trả lời màu cam” và 5200 đàn đã được kiểm tra. 5200 đàn đại diện khoảng 560000 nái hay khoảng 60% tổng đầu con. Việc đồng ý chủng ngừa đã giải quyết  khoảng 1000 đàn với 152000 nái.

Bất chấp những nghi ngờ về vaccin, chủ đàn đã để đàn của họ được kiểm ta để tránh việc lây lan PRRS thông qua heo bị nhiễm.

IV. VẤN ĐỀ CỦA NGƯỜI CHĂN NUÔI

Chủ của các đàn dương tính với PRRS có thể ký một hợp đồng với Ủy Ban Quốc Gia về chương trình chủng ngừa. Sau đó, vaccin được dùng miễn phí. Vaccin sống nhưng virus (nguồn từ Mỹ) được làm yếu đi và đông khô ở dạng bột. Vaccin phải được hòa tan trước khi dùng và sau đó dùng trong vòng 2 giờ. Vaccin được dùng trên heo từ 3 -18 tuần tuổi.

 
Trước khi chủng ngừa trên đàn heo nái, người ta khuyến cáo rằng phải xác định chi tiết tình trạng PRRS trên đàn. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra “ herd profile”- mẫu máu được lấy khoảng 20-25 heo từ các khu vực chuồng khác nhau. Người chăn nuôi chỉ phải trả công lấy mẫu. Kết quả cho thấy sự nhiễm PRRS là mới hay mãn tính, nhóm tuổi có liên quan và một chiến lược lựa chọn có thể được xem xét (loại thải một phần). Việc chủng ngừa do người chăn nuôi thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ thú y. Nhiều người đã chọn cách  bắt đầu chủng ngừa tất cả thú từ 3-18 tuần tuổi, chủng ngừa lúc cai sữa. Hơn nữa, heo hậu bị phải được chủng ngừa. Nếu chúng được chủng ngừa lúc cai sữa, nên  chủng nhắc lại lúc 18 tuần- có thể do việc bán đàn giống dương với PRRS.

Trên các đàn heo thịt dương tính với PRRS, heo phải được chủng ngừa lúc mới đến hay tốt hơn trong lúc bán đàn nái, nếu PRRS dương tính. Nếu các heo từ nhiều nguồn nhập đàn, heo âm tính phải được chủng ngừa lúc đến. Người chăn nuôi heo thịt có thể có vaccin tùy ý sử dụng trong khoảng thời gian 6 tháng. Sau thời gian này, heo phải được chọn thêm từ các đàn cùng tình trạng như đàn nhận hay người chăn nuôi có lẻ phải tiếp tục chủng ngừa với chi phí của bản thân.

Ủy ban quốc gia khuyên không được chủng ngừa trên các đàn âm tính (chi phí của chủ)

Việc chủng ngừa một mình sẽ hiếm khi loại trừ được PRRS. Vì thế, quan trọng là người chăn nuôi phải cố gắng tổ chức hoạt động của họ để hỗ trợ cho việc kiểm soát bệnh; như  không dùng kháng sinh “ theo thông lệ”, loại bỏ heo còi.

Trong đa số các đàn, PRRS không hoạt động trên nái nhưng hoạt động trên heo thịt. Vì thế, việc loại thải của các trại heo thịt có lẻ sẽ loại trừ  PRRS trong một số trường hợp ( nếu số nái dương với PRRS thấp, chúng cũng có thể bị loại thải). Một sự loại trừ SPF thông thường cũng sẽ thực hiện. Rõ ràng đàn âm tính cần lấy ít nhất 48 mẫu máu từ tất cả các khu vực chuồng nuôi. Tất cả mẫu phải âm tính.

